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MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT VÀ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA CAN THIỆP ĐẶT STENT GRAFT  
Ở BỆNH NHÂN CÓ BỆNH Lý ĐỘNG MẠCH CHỦ TẠI VIỆN TIM MẠCH QUỐC GIA 

 
Nguyễn Lân Hiếu - Trường Đại học Y Hà Nội 
Trần Vũ Hoàng - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 

TÓM TẮT 
Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá hiệu quả của 

phương pháp điều trị đặt Stent Graft ở bệnh nhân có 
bệnh lý động mạch chủ (ĐMC) tại viện Tim mạch Quốc 
gia. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu 
mô tả chuỗi ca bệnh với 42 bệnh nhân có bệnh lý động 
mạch chủ được đặt Stent graft từ năm 2010 đến năm 
2012 tại Viện Tim mạch Quốc gia. 

Kết quả: Trong số 42 bệnh nhân có 35 bệnh nhân 
nam giới, chiếm 83.3%. Tuổi trung bình của bệnh nhân 
là 60,4±11,9 tuổi. Hầu hết thủ thuật can thiệp là có 
chuẩn bị, tỷ lệ can thiệp cấp cứu 9,5%. Thời gian từ lúc 
nhập viện đến lúc can thiệp trung bình là 10,29 ngày. 
Số lượng Stent Graft trung bình cho mỗi bệnh nhân là 
1,55 chiếc. Có 11,9% bệnh nhân cần thở máy và điều 
trị hồi sức sau can thiệp. Tỷ lệ thành công về mặt kỹ 
thuật là 100%. Tỷ lệ che động mạch dưới đòn là 
11,9%. Tỷ lệ tử vong trong vòng 30 ngày là 2,4%. Biến 
chứng tại chỗ thường gặp nhất là nhiễm khuẩn vết mở 
mạch đùi 9,5%. Sốt là biến chứng toàn thân thường 
gặp ở bệnh nhân sau can thiệp với 52,4%.  

Kết luận: Can thiệp đặt Stent graft ĐMC bước đầu 
cho thấy hiệu quả tốt trong điều trị bệnh nhân có bệnh 
lý động mạch chủ có chỉ định can thiệp. 

Từ khóa: Đặt stent graft ĐMC, stent graft, bệnh lý 
động mạch chủ. 

summary 
Objective: Evaluating efficacy of ortic stent graft 

treatment in patients with aortic disease in Vietnam 
Heart Institute (VNHI).  

Methods: Case series, describing 42 patients with 
aortic stent graft implanting in VNHI from 2010 to 2012. 

Results: 42 patients, age 60.4±11.9, 83.3% male. 
9.5% of procedures are emergency procedures, the 
remaining are selective procedures. Time from 
admission to implantation is 10.29 days. Number of 
stent graft/patient is 1.55pcs. 11.9% patients need 
mechanical ventilation and treat in intensive care unit 
after procedure. Success rate is 100%, mortality rate in 
30 days is 2.4%. Subclavian artery covering rate 
11.9%. Femoral artery open site infection rate 9.5%. 
Fever is the most common systemic complication after 
procedure accouting for 52.4%. 

Conclusion: Stent graft implantation in patients 
have indication for aortic stenting or surgery shows 
short term efficacy and safety. 

Keywords: aortic stent graft, aortic disease, stent 
graft. 

Đặt vấn đề 
Phình tách động mạch chủ (PTĐMC) là bệnh lý 

nặng nề trong các bệnh lý tim mạch với tỷ lệ tử vong và 
tàn tật cao (1), (2). Việc điều trị PTĐMC xuống và 

ĐMC bụng chủ yếu là điều trị nội khoa nhằm giảm áp 
lực lên thành ĐMC (dP/dt) thông qua kiểm soát tần số 
tim và huyết áp. Tuy nhiên trong một số trường hợp 
PTĐMC có biến chứng, có nguy cơ vỡ cao, việc phẫu 
thuật hay can thiệp là rất cấp thiết. Hiện nay tỷ lệ tử 
vong trong và sau phẫu thuật PTĐMC dao động 
khoảng 20-50% ở các nước có kinh nghiệm phẫu thuật 
nhiều (3), (4). 

Đặt Stent Graft ĐMC qua da hiện nay đang là một 
biện pháp điều trị thay thế phẫu thuật ở những trường 
hợp PTĐMC xuống hay bụng có chỉ định phẫu thuật 
với hiệu quả đầy hứa hẹn (5), (6). Tuy nhiên, hiện nay 
ở nước ta việc can thiệp đặt Stent Graft qua da còn 
chưa được áp dụng rộng rãi. Vì vậy việc đánh giá hiệu 
quả bước đầu của can thiệp đặt Stent Graft ĐMC đồng 
thời rút ra những kinh nghiệm là việc cần thiết. Do đó 
chúng tôi tiến hành nghiên cứu này với mục tiêu mô tả 
một số đặc điểm kỹ thuật và đánh giá hiệu quả bước 
đầu can thiệp đặt Stent Graft qua da trong điều trị 
bệnh lý động mạch chủ.  

Đối tượng phương pháp nghiên cứu 
1. Đối tượng nghiên cứu. 
Đối tượng nghiên cứu gồm 42 bệnh nhân tại Viện 

Tim mạch Quốc Gia được can thiệp đặt Stent Graft 
ĐMC từ ngày 01/06/2010 đến ngày 30/09/2012 có chỉ 
định đặt Stent Graft bao gồm bệnh nhân PTĐMC sau 
chấn thương ngực cấp hoặc mạn, PTĐMC cấp có thiếu 
máu cục bộ, loét/tụ máu thành ĐMC có triệu chứng và 
PTĐMC xuống do thoái hóa có đường kính > 5,5cm. 
Loại trừ những bệnh nhân suy thận vừa – nặng, bệnh 
nhân suy kiệt hay có các bệnh lý nội ngoại khoa nặng 
kèm theo như tai biến mạch não mới, ung thư giai đoạn 
cuối, hôn mê đái tháo đường, và bệnh nhân dị ứng với 
thuốc cản quang, bệnh nhân dị ứng 
Polytetrafluoroethylene (PTFE) và những bệnh nhân từ 
chối tham gia nghiên cứu. 
2. Phương pháp nghiên cứu 
Nghiên cứu được thực hiện theo thiết kế nghiên cứu 

mô tả chuỗi ca bệnh. 
Quy trình nghiên cứu 
Các bệnh nhân được khám sau khi vào viện, đánh 

giá đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng trước can thiệp, 
được theo dõi trong và sau quá trình can thiệp. Chụp 
MSCT 64 dãy ĐMC có dựng hình MPR được dùng để 
xác định vị trí tổn thương, các vị trí cổ trên, dưới, biến 
chứng rò tồn lưu hay tắc mạch nhánh sau can thiệp. 
Các biến chứng sau thủ thuật được khám và theo dõi 
tại khoa điều trị trong thời gian nằm viện. Các biến cố 
sớm được đánh giá bằng các gọi điện cho bệnh nhân.  
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Tiêu chuẩn thành công về mặt thủ thuật là đặt được 
Stent graft vào đúng vị trí tổn thương.  

Biến chứng rò tồn lưu là khi có sự rò thuốc cản 
quang vào lòng giả hay ra bên ngoài stent graft sau 
can thiệp. Biến chứng che mạch nhánh là khi một trong 
các mạch nhánh của ĐMC bị che không có chủ định 
trong quá trình can thiệp và buộc phải chuyển mổ hay 
tái can thiệp do thiếu máu tạng. 
3. Xử lý số liệu 
Sử dụng phần mềm thống kê SPSS 18 để nhập và 

phân tích số liệu. Sử dụng các thuật toán mô tả: trung 
bình, trung vị, tỷ lệ phần trăm, independent sample T-
test, pair sample T-test, Chi square, Fisher exact. 

Kết quả 
1. Đặc điểm kỹ thuật can thiệp đặt Stent graft 

§MC 
Trong số 42 bệnh nhân có 35 bệnh nhân nam giới, 

chiếm 83.3%. Tuổi trung bình của bệnh nhân là 
60,4±11,9 tuổi. Tuổi cao nhất là 85 tuổi, thấp nhất là 30 
tuổi. Thời gian theo dõi ngắn hạn là 30 ngày. Bệnh 
nhân theo dõi dài nhất là 3 năm. 

Thời gian từ lúc nhập viện đến thời điểm can thiệp 
của bệnh nhân trung bình là 10,29 ± 7,9 ngày, giá trị 
trung vị là 8,5 ngày. Tỷ lệ can thiệp đặt Stent Graft cấp 
cứu chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ 9%, đa số các thủ thuật được 
can thiệp có chuẩn bị, chiếm 91%. 

Số lượng Stent Graft trung bình cần đặt cho mỗi 
bệnh nhân là 1,55±0,67. 

Trong số 42 bệnh nhân có 5 (11,9%) bệnh nhân 
thở máy trong hay sau can thiệp, số ngày thở máy 
trung bình là 6,4±6,11. Có 5 bệnh nhân phải điều trị hồi 
sức sau can thiệp, thời gian điều trị tại khoa hồi sức 
trung bình của các bệnh nhân này là 11,8 ngày.  
2. Hiệu quả bước đầu của can thiệp đặt Stent 

graft §MC. 
Trong 42 bệnh nhân được đặt Stent Graft, thủ thuật 

thành công về mặt kỹ thuật ở tất cả các trường hợp 
chiếm 100%. Có 11,9% bệnh nhân có che ĐM dưới 
đòn có chủ ý. Biến chứng liên quan đến kỹ thuật can 
thiệp thường gặp nhất là rò tồn lưu với 3 bệnh nhân 
(7,2%). Có một bệnh nhân (2,4%) biến chứng che 
động mạch thân tạng phải chuyển mổ. Không có bệnh 
nhân tử vong. Không có bệnh nhân có biến chứng 
thuyên tắc mạch do embolie trong quá trình can thiệp. 

Biến chứng tại chỗ gặp nhiều nhất là nhiễm khuẩn 
tại vị trí chọc hay mở động mạch đùi, tuy nhiên chỉ có 4 
bệnh nhân (9,5%) có biến chứng này. Có 2 bệnh nhân 
(4,8%) có biến chứng chảy máu chỗ vào động mạch 
đùi. Biến chứng sốt sau can thiệp là biến chứng toàn 
thân thường gặp nhất chiếm 52,4%. Có 8 bệnh nhân 
chiếm 19% suy thận sau can thiệp, tuy nhiên chỉ có 2 
bệnh nhân (4,8%) cần phải lọc máu. 

Sau can thiệp 30 ngày có một bệnh nhân tử vong 
chiếm 2,4%. Bệnh nhân này tử vong do viêm phổi, 
không liên quan đến biến chứng vỡ phình sau can 
thiệp. 

Bàn luận 

Tuổi trung bình của 42 bệnh nhân trong nghiên cứu 
là 60,4±11,9. Nam giới chiếm 83,3%, tỷ lệ nam:nữ = 
5:1. Tỷ lệ giới và tuổi ở nghiên cứu của chúng tôi cũng 
phù hợp các nghiên cứu khác ở Việt Nam (7) (8) cũng 
như trên thế giới (9) (10). 

Thời gian từ thời điểm nhập viện đến thời điểm can 
thiệp của các bệnh nhân trong nghiên cứu của chúng 
tôi là 10,29 ± 7,9 ngày. Thời gian này ngắn hơn so với 
nghiên cứu INSTEAD (12 ngày), tuy nhiên thời gian 
này còn tương đối dài so với giai đoạn cấp tính của 
bệnh là 2 tuần. PTĐMC có chỉ định phẫu thuật thường 
đã hoặc có nguy cơ xảy ra biến chứng cao, do đó cần 
được can thiệp trong thời gian sớm nhất.  

Tỷ lệ thành công về mặt kỹ thuật của can thiệp đặt 
Stent Graft ĐMC là 100% (42/42 bệnh nhân), tỷ lệ tử 
vong trong vòng 30 ngày là 2,4%. Kết quả này cũng 
tương ứng với kết quả thành công của thủ thuật ở các 
nghiên cứu khác trên thế giới. 

Tỷ lệ che động mạch dưới đòn có chủ ý là 11,9%, 
thấp hơn so với nghiên cứu INSTEAD (24,3%) (10). 
Trong nghiên cứu của chúng tôi các bệnh nhân đều 
thích ứng tốt với che ĐM dưới đòn trái, sau can thiệp 
huyết áp tay trái thường thấp hơn tay phải, tuy nhiên 
trong quá trình theo dõi chúng tôi không thấy có biểu 
hiện thiếu máu mạn tính ở tay trái. Che ĐM dưới đòn 
có thể gây ra biến chứng rò tồn lưu type II, vì vậy cần 
phải theo dõi biến chứng này ở thời gian dài hạn hơn. 

Sau can thiệp có 8 bệnh nhân suy thận chiếm 19%, 
số bệnh nhân suy thận sau can thiệp giảm so với trước 
can thiệp (26%), tuy nhiên sự khác biệt không có ý 
nghĩa thống kê (p=0,53). Chúng tôi cũng tìm thấy 
những báo cáo tương tự ở Nhật Bản các bệnh nhân 
suy thận cấp có chức năng thận được cải thiện sau can 
thiệp do Stent Graft đã làm giảm áp lực ở lòng giả và 
giảm chèn ép vào động mạch thận gây thiếu máu thận. 

Sốt là một trong những biểu hiện toàn thân thường 
gặp sau can thiệp (52,4%). Tỷ lệ của chúng tôi thấp 
hơn so với nghiên cứu của Dan Yu 85,9%. Sốt thường 
kèm theo tăng bạch cầu và tăng CRP máu trong hội 
chứng sau đặt Stent Graft (postimplantation 
syndrome). Tuy nhiên sự có mặt của sốt và hội chứng 
sau đặt stent không có giá trị tiên lượng với tỷ lệ tử 
vong hay tái nhập viện và tái can thiệp của bệnh nhân 
sau khi xuất viện, mặc dù có xu hướng các biến cố 
tăng lên ở những bệnh nhân này. 

Kết luận 
Qua nghiên cứu của chúng tôi cho thấy can thiệp 

đặt Stent graft ĐMC ở bệnh nhân có bệnh lý ĐMC có 
chỉ định phẫu thuật hoặc can thiệp bước đầu cho thấy 
hiệu quả tốt với tỷ lệ thành công cao và tỷ lệ biến 
chứng thấp.  
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